
Thông tin Khoa học Thống kê số 6/2002 – Trang 27  

u = 0,8776 . 475 + (1- 0,8776). 500 = 

478 (kg) 

- áp trong trường hợp ước lượng 

số tỷ lệ 

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên tuân 

theo quy luật không – một (ký hiệu là 

A(p)), tức là X chỉ có thể nhận giá trị 1 

hoặc 0. 

nA: Số cá thể có thuộc tính cần 
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Ví dụ: Khi đánh giá chất lượng của 

một dây truyền sản xuất mới đưa vào ứng 

dụng, người ta sản xuất thử n sản phẩm 

và kiểm tra chất lượng. Sản phẩm chỉ có 

thể là đạt yêu cầu hoặc không đạt yêu 

cầu, chẳng hạn khi ta kiểm tra 250 sản 

phẩm thì thấy có 25 sản phẩm không đạt 

yêu cầu, nhưng theo thiết kế thì các 

chuyên gia cho rằng dây truyền sản xuất 

của nhà máy khi đưa vào sản xuất thì tỷ lệ 

sản phẩm không đạt yêu cầu chỉ là 5%, 

với độ đồng đều (độ lệch chuẩn) là 0,02 

Từ kết quả kiểm tra thực tế ta có tỷ lệ 

sản phẩm không đạt yêu cầu là: 
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u = 0,526. 0,1 + (1 – 0,526). 0,05   

   = 0,0763 hay 7,63% sản phẩm 

không đạt yêu cầu  

Nguồn: Báo cáo sinh hoạt khoa học tháng 

8/2002 

Giới thiệu về Tiêu chuẩn phân loại thống kê  

của Trung quốc 

Căn cứ quy định của “Luật Thống kê 

Nước Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa”, 

Cục Thống kê quốc gia chủ trì hoặc cùng 

với các bộ ngành liên quan ban hành các 

chỉ tiêu thống kê. Đồng thời, trong thu thập, 

xử lý và quản lý số liệu thống kê, áp dụng 

tiêu chuẩn phân loại thống kê Nhà nước. 

Trong điều tra thống kê, có một số tiêu 
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chuẩn phân loại chủ yếu thường xuyên 

được sử dụng như dưới đây: 

1. Phân loại thành phần kinh tế trong 

thống kê 

Tháng 9 năm 1998, Cục Thống kê 

nhà nước đã ban hành “Quy định về phân 

loại thành phần kinh tế trong thống kê”. 

Theo quy định này, thành phần kinh tế 

của Trung Quốc phân loại thành 2 bộ 

phận, cụ thể là: 

- Kinh tế công hữu 

+ Kinh tế sở hữu nhà nước 

+ Kinh tế tập thể 

- Kinh tế phi công hữu   

+ Kinh tế sở hữu tư nhân 

+ Kinh tế Hồng Kông, Đài Loan, Ma cao 

+ Kinh tế ngoại thương 

Quy định về phân loại thành phần 

kinh tế áp dụng để xử lý tổng hợp và tính 

các loại thành phần kinh tế cho các chỉ 

tiêu kinh tế chủ yếu, như: Giá trị sản xuất, 

thu nhập, tiêu thụ, GDP...; Để thoả mãn 

nhu cầu xử lý tư liệu về thành phần kinh 

tế, Cục Thống kê Nhà nước còn ban hành 

“Biện pháp tính suy đoán thành phần kinh 

tế trong thống kê”. Việc tính suy đoán 

thành phần kinh tế của xí nghiệp chủ yếu 

căn cứ vào tỷ lệ vốn (tư bản) thực thu; Đối 

với thành phần kinh tế của cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp, đoàn thể xã hội, chủ yếu căn 

cứ vào nguồn kinh phí và phương thức 

quản lý để tiến hành phân loại. 

2. Phân loại loại hình đăng ký xí nghiệp 

trong thống kê 

“Quy định về phân loại loại hình đăng 

ký xí nghiệp trong thống kê” do Cục Thống 

kê Nhà nước và Cục Quản lý hành chính 

công thương Nhà nước ban hành năm 

1998. Quy định này lấy loại hình thực tế 

đăng ký đối với xí nghiệp thuộc cơ quan 

quản lý hành chính công thương làm cơ 

sở, phân loại toàn bộ xí nghiệp làm 3 loại 

lớn, 16 loại trung bình, loại trung bình lại 

phân ra nhiều loại nhỏ. Tổ chức kinh tế 

khác phi xí nghiệp chấp hành theo quy 

định này. Loại hình đăng ký xí nghiệp cụ 

thể phân loại như dưới đây: 

- Xí nghiệp đầu tư trong nước 

+ Xí nghiệp sở hữu Nhà nước 

+ Xí nghiệp tập thể 

+ Xí nghiệp hợp tác cổ phần 

+ Xí nghiệp liên doanh 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn 

+ Công ty hữu hạn cổ phần 

+ Xí nghiệp tư doanh 

+ Xí nghiệp khác 

- Xí nghiệp đầu tư của Hồng Kông, 

Đài Loan, Ma cao 

+ Xí nghiệp kinh doanh hợp tư 

+ Xí nghiệp kinh doanh hợp tác 

+ Xí nghiệp kinh doanh đầu tư toàn 

bộ thương nghiệp của Hồng Kông, Đài 

Loan, Ma cao 

+ Công ty hữu hạn cổ phần đầu tư 

thương nghiệp của Hồng Kông, Đài Loan, 

Ma cao 

- Xí nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

+ Xí nghiệp kinh doanh hợp tư trong 

và ngoài nước 

+ Xí nghiệp kinh doanh hợp tác trong 

và ngoài nước 

+ Xí nghiệp đầu tư nước ngoài 
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+ Công ty hữu hạn cổ phần đầu tư có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

III. Phân loại ngành kinh tế quốc dân  

 “Phân loại và mã ngành kinh tế quốc 

dân” là một tiêu chuẩn Nhà nước, do Cục 

Tiêu chuẩn đo lường Nhà nước và các bộ 

ngành liên quan cùng xây dựng, ban hành 

thực hiện năm 1984. Sau đó, Cục Thống 

kê Nhà nước cùng Cục Tiêu chẩn đo 

lường Nhà nước tiến hành sửa đổi, Cục 

Tiêu chuẩn đo lường Nhà nước ban hành 

thực hiện năm  1994. Tiêu chuẩn phân 

loại ngành nghề là tiêu chuẩn phân loại 

thống kê Nhà nước quan trọng được ứng 

dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, Cục 

thống kê Nhà nước đã sử dụng phổ biến 

tiêu chuẩn này trong công tác thống kê. 

Tiêu chuẩn phân loại là nguyên tắc 

chủ đạo, làm căn cứ cho hoạt động kinh 

tế, việc phân loại ngành nghề được tiến 

hành đối với người làm hoạt động sản xuất 

kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế-xã hội 

khác đối với các đơn vị xí nghiệp, sự nghiệp 

và cá thể. Tiêu chuẩn phân loại bám sát 

theo tiêu chuẩn phân loại ngành nghề quốc 

tế do Liên hợp quốc giới thiệu (ISIC), nhằm 

tăng cường khả năng so sánh quốc tế. 

Căn cứ theo quy định của “Phân loại 

và mã ngành kinh tế quốc dân”, đơn vị cơ 

bản của phân loại ngành nghề là đơn vị 

hoạt động ngành nghề. Đơn vị cơ bản 

trong tổng điều tra toàn diện toàn quốc lần 

thứ nhất là đơn vị hoạt động trong các 

ngành nghề được phân loại. Do mức độ 

khó khăn trong phân loại ngành nghề căn 

cứ theo đơn vị hoạt động đối với nhiều đơn 

vị pháp nhân ngành nghề, do đó, trong 

điều tra thống kê, ngoài điều tra toàn diện 

đơn vị cơ bản ra, còn điều tra ngành nghề 

được phân loại căn cứ theo đơn vị pháp 

nhân hạch toán độc lập. 

Tiêu chuẩn phân loại ngành nghề 

chia thành 16 lớp, 92 loại lớn, 368 loại 

trung bình, 846 loại nhỏ. Các lớp trong tiêu 

chuẩn phân loại ngành nghề bao gồm: 

A. Nông, lâm, thuỷ sản 

B. Nghề khai thác (khoáng sản) 

C. Nghề chế tạo 

D. Sản xuất điện lực, khí than, nước 

và nghề cung ứng 

E. Nghề xây dựng  

F. Nghề thăm dò khảo sát địa chất, 

nghề quản lý thuỷ lợi 

G. Giao thông vận tải, kho chứa và 

nghề thông tin bưu điện 

H. Bán buôn, mậu dich bán lẻ và 

nghề ăn uống 

I. Tài chính, nghề bảo hiểm 

J. Nghề nhà, đất 

K. Nghề dịch vụ xã hội 

L. Y tế, thể dục và nghề phúc lợi xã hội 

M. Giáo dục, văn hoá nghệ thuật và 

nghề phát thanh, điện ảnh, truyền hình  

N. Nghiên cứu khoa học và nghề 

phục vụ kỹ thuật tổng hợp 

O. Cơ quan Nhà nước, cơ quan chính 

đảng và đoàn thể xã hội 

P. Ngành nghề khác       

Trước mắt, Cục Thống kê Nhà nước 

đang tiến hành sửa lần thứ 2 đối với “Phân 

loại và mã ngành kinh tế quốc dân”. Công 

tác này dự kiến hoàn thành trước cuối năm 

2002. 

IV. Phân loại khu vực kinh tế   

Quy định về phân loại ngành nghề 

được Cục Thống kê Nhà nước xây dựng 

năm 1984. Năm 1994, căn cứ theo “Phân 

loại và mã ngành kinh tế quốc dân” tiến 
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hành điều chỉnh. Phân loại cụ thể khu vực 

kinh tế như dưới đây: 

1. Khu vực I 

Nông nghiệp (Bao gồm: Nghề trồng 

trọt, nghề rừng, nghề chăn nuôi, nghề cá). 

2. Khu vực II 

Công nghiệp (Bao gồm: Nghề khai 

thác khoáng sản; nghề chế tạo; sản xuất 

điện, khí than, nước và nghề cung ứng) và 

nghề kiến trúc. 

3. Khu vực III 

Cơ quan lưu thông và cơ quan dịch 

vụ. Cụ thể phân ra 4 nhóm: 

1) Nhóm 1 

Là cơ quan lưu thông, bao gồm: Giao 

thông vận tải, kho chứa và nghề thông tin 

bưu điện; bán buôn, mậu dịch bán lẻ và 

nghề ăn uống; 

2) Nhóm 2 

Là cơ quan dịch vụ sản xuất và sinh 

hoạt, bao gồm: tài chính; nghề bảo hiểm; 

điều tra thăm dò địa chất; nghề quản lý 

thuỷ lợi; nghề nhà đất; nghề dịch vụ xã 

hội; nghề dịch vụ nông, lâm, thuỷ sản; 

nghề hỗ trợ giao thông vận tải; nghề dịch 

vụ kỹ thuật tổng hợp khác … ; 

3) Nhóm 3  

Là cơ quan nhằm nâng cao trình độ 

KHCN và dịch vụ tố chất dân cư, bao 

gồm: giáo dục, văn hoá nghệ thuật và 

nghề phát thanh, điện ảnh, truyền hình; y 

tế, thể dục và nghề phúc lợi xã hội; nghề 

nghiên cứu khoa học… ; 

4) Nhóm 4 

Cơ quan dịch vụ theo nhu cầu xã hội, 

bao gồm: Cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, 

đoàn thể xã hội, quân đội và cảnh sát. 

V. Phân loại đơn vị cơ sở 

Văn bản mang tính pháp quy về phân 

loại đơn vị cơ sở đã được Cục Thống kê 

Nhà nước xây dựng nhằm tiến hành điều 

tra toàn diện đơn vị cơ sở toàn quốc lần 

thứ nhất. Theo “Quy định về phân loại đơn 

vị cơ sở”, đơn vị cơ sở là đơn vị kinh tế-xã 

hội có địa điểm hoạt động nhất định và 

tiến hành hoạt động kinh tế nhất định (trừ 

gia đình hoặc người độc thân) nằm trong 

lãnh thổ đất nước.  

Căn cứ các văn bản pháp quy có liên 

quan của Trung Quốc, chiếu theo quy định 

mang tính nguyên tắc và thông lệ của Liên 

hợp quốc, Trung Quốc phân loại đơn vị cơ 

sở ra 2 loại: Đơn vị pháp nhân và đơn vị 

hoạt động ngành nghề. 

Đơn vị pháp nhân là gọi tắt của đơn 

vị hạch toán độc lập có tư cách pháp 

nhân. Là đơn vị pháp nhân, nhất thiết phải 

có đồng thời 3 điều kiện dưới đây: 

- Được thành lập theo luật; có tên, cơ 

cấu tổ chức và địa đIểm  riêng; có thể đảm 

nhận một cách độc lập trách nhiệm dân sự; 

- Có tài sản sử dụng độc lập hoặc tài 

sản được nhận quyền sử dụng; đảm nhận 

trách nhiệm, có quyền ký hợp đồng với 

đơn vị khác; 

- Hạch toán độc lập, có thể lập sổ 

sách phụ trách tài sản. 

Đơn vị pháp nhân bao gồm: Xí 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan, đoàn 

thể xã hội và các đơn vị khác (được phê 

chuẩn thành lập theo trình tự mà luật liên 

quan quy định) có tư cách pháp nhân. 

Đơn vị pháp nhân của Trung Quốc về 

nguyên tắc thống nhất với đơn vị cơ quan 

của Liên hợp quốc, nhưng có khác biệt về 

phạm vi. Đơn vị pháp nhân của Trung 

Quốc không bao gồm cá nhân và nhóm  

cá nhân tồn tại dưới hình thức gia đình 
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hoặc người độc thân cư trú theo quy định 

trong đơn vị cơ quan của Liên hợp quốc.  

Đơn vị hoạt động ngành nghề là đơn 

vị đồng thời phải có 3 điều kiện dưới đây: 

- Trên một địa điểm, làm một loại hoặc 

chủ yếu làm một loại hoạt động kinh tế-xã hội; 

- Tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc 

hoạt động nghiệp vụ tương đối độc lập; 

- Có thể nắm vững tư liệu hạch toán 

nghiệp vụ thu và chi …  

Ba điều kiện của đơn vị hoạt động 

ngành nghề nêu trên về nguyên tắc thống 

nhất với quy định  về đơn vị cơ sở của Liên 

hợp quốc. 

VI. Phân loại thành thị, nông thôn trong 

thống kê 

 “Quy định về phân loại thành thị, 

nông thôn trong thống kê” là tiêu chuẩn 

tạm thời do Cục Thống kê Nhà nước xây 

dựng năm 1999. Tiêu chuẩn phân loại này 

được Trung Quốc sử dụng trong tổng điều 

tra dân số toàn quốc lần thứ 5 (năm 

2001). Quy định phân loại thành thị, nông 

thôn dựa vào quy định về thành lập thị 

trấn và phân chia khu vực hành chính hiện 

hành của Chính phủ làm căn cứ, chia khu 

vực địa lý Trung Quốc làm 2 loại: Thành 

thị và nông thôn. Đối với thành thị lại chia 

ra thành phố và thị xã. 

Thành phố trong quy định là khu 

vực thuộc thành thị được thành lập do 

Chính phủ phê chuẩn. Đối với khu vực 

có mật độ dân số không đủ 1.500 

người/km2, lại được phân chia thêm. 

Theo quy định, thị xã là khu vực được 

phê chuẩn thành lập thuộc thành thị, còn 

nông thôn là khu vực nằm ngoài khu vực 

thành phố và thị xã   

            Hàn Ngọc Lương 

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường HN 

(Nguồn: Thống kê Trung Quốc, Cục 

Thống kê Quốc gia, xuất bản năm 2000) 

 

Giải thưởng Nobel năm 2002  

về một số lĩnh vực khoa học 

Vật lý 

Công trình nghiên cứu về các hạt 

vũ trụ 

Ba nhà khoa học phát minh ra 

phương pháp mới nghiên cứu các vì sao 

và thiên hà được tặng giải Nobel Vật lý 

năm 2002. Raymond Davis Jr - Đại học 

tổng hợp Pennsylvania (Mỹ) và 

Masatoshi Koshiba - Đại học Tổng hợp 

Tokyo (Nhật Bản) đã phát hiện ra các 

hạt neutrino có trong và ngoài hệ Mặt 

Trời. Người thứ ba cùng nhận giải Nobel 

Vật lý là nhà khoa học Riccardo 

Giacconi của Washington DC, có công 

lao sáng chế ra dụng cụ phát hiện tia X 

ở ngoài hệ Mặt Trời 

Y học 

Những phát hiện về chu kỳ sống 

của tế bào 

Giải thưởng Nobel về Y học đã được 

trao cho hai nhà khoa học Anh là 

Sydney Brenner, Sir John Sulston và 

một nhà khoa học Mỹ là Robert Horvitz. 

Ba nhà khoa học có công nghiên cứu sự 

phân chia gen diễn ra như thế nào trong 


